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TÓM TẮT 
Hàm lượng polyphenol tổng số, anthocyanin tổng số và khả năng kháng oxi hóa của vỏ vải được 

xác định. Kết quả cho thấy hàm lượng polyphenol trong vỏ vải cao (96,25 mgGAE/g CK), do vậy có 
thể là nguồn polyphenol tiềm năng ứng dụng được trong công nghiệp thực phẩm. Kết quả cho thấy 
hàm lượng polyphenol trong vỏ vải cao (96,25 mgGAE/g CK), do vậy có thể là nguồn polyphenol tiềm 
năng ứng dụng được trong công nghiệp thực phẩm. Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ như: 
nồng độ ethanol, nhiệt độ, pH và thời gian đến hiệu suất thu hồi polyphenol được nghiên cứu. Mô 
hình mô tả quá trình tách chiết polyphenol từ vỏ vải được xây dựng Y= 62745,17 + 3946,87XS
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SUMMARY 
The total phenolics, total monomeric anthocyanin and the antioxidant capacity of the litchi 

pericarp were determined. The results showed that the litchi pericarp is rich in polyphenol (96.25 
mgGAE/g DW), and it is an important source of phenolic which could be used in food processing 
technologies. Several influencing factors on the phenolic extraction from litchi fruit pericarp were 
studied such as ethanol concentration, temperature,pH and time. The simulation model of the 
extraction process was determined: Y= 62,745.17 + 3,946.87XS
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Stress oxi hóa đặc trưng bởi sự mất cân 

bằng giữa sản xuất các gốc tự do và hoạt 
động của các chất chống oxi hóa trong cơ thể 
được coi là nguyên nhân của rất nhiều bệnh 
trong đó có ung thư, tim mạch, suy giảm hệ 
thần kinh (Alzheimer, Parkinson) và lão hóa 
sớm (Pincemail và Defraigne, 2004; Edeas, 
2006). Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy có 
một mối liên hệ nghịch giữa khả năng xuất 
hiện các căn bệnh trên và chế độ ăn giàu rau 
quả. Giải thích hợp lý cho mối liên hệ nghịch 
này là sự có mặt của các chất chống oxi hóa 
tự nhiên có trong rau quả. Các chất chống 
oxi hóa tự nhiên trong rau quả sẽ vô hoạt các 
gốc tự do khiến chúng không còn khả năng 

phá hủy các đại phân tử sinh học (ADN, 
protein, lipid) và gây bệnh cho cơ thể. 

Trong số các chất chống oxi hóa tự nhiên 
có trong rau quả, polyphenol là nhóm chất 
rất được quan tâm bởi lẽ polyphenol thể hiện 
những đặc tính sinh học quý đặc biệt là khả 
năng chống oxi hóa, chống viêm, chống dị 
ứng và khả năng kháng khuẩn (Tapiero và cs., 
2002; Alberto và cs., 2006). Các polyphenol có 
tính khử giống vitamine C, khử các gốc tự do 
và vô hoạt chúng. Ngoài ra, polyphenol làm 
tăng hiệu quả chống oxi hóa của nhiều chất 
chống oxi hóa tự nhiên khác như vitamine 
C, E và các carotenoid. Nhiều kết quả thử 
nghiệm cho thấy chế độ ăn giàu polyphenol 
(quả, rau, ngũ cốc nguyên dạng, rượu vang 
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đỏ, trà) cho phép hạn chế sự xuất hiện 
stress oxi hóa và các bệnh liên quan (Hung 
và cs., 2004; Haliwell, 1994). Polyphenol dồi 

dào trong lá chè giúp người dân châu á trẻ 
lâu, khỏe và sống thọ. Polyphenol trong 
khoai tây màu tím, đỏ trồng trên các cao 
nguyên Nam Mỹ đã giúp người dân Peru, 
Bolivia có sức khỏe tốt, tránh được nhiều 
loại bệnh nguy hiểm. 

Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa, hoa 
trái có quanh năm. Rất nhiều loại cây ăn 
quả, cây rau, cây thuốc có hàm lượng 
polyphenol cao hứa hẹn là đối tượng nghiên 
cứu xác định hoạt tính sinh học, nghiên cứu 
chế biến các sản phẩm có giá trị kinh tế, sinh 
học cao như cây ổi, cây vải, cây lựu, cây táo 
mèo, các loại chè đắng, cây rau diếp cá… 
Trong số các loại rau quả giàu polyphenol, 
quả vải có hàm lượng polyphenol cao (cao 
hơn 15% so với nho) trong đó phần vỏ quả 
chứa hàm lượng polyphenol khá lớn (80-120 
mg GAE/g CK, Ruenroengklin và cs., 2008). 
Dịch chiết polyphenol từ vỏ vải có tác dụng 
kìm hãm sự tổng hợp ADN của tế bào ung 
thư, do đó kìm hãm sự phát triển của khối u 
(Wang và cs., 2006). Phần vỏ chiếm 15% 
khối lượng quả vải tươi (Ruenroengklin và 
cs., 2008) và là phần phế phẩm của công 
nghệ chế biến vải. Đây hứa hẹn là nguồn 
nguyên liệu dồi dào cho sản xuất dịch giàu 
polyphenol ứng dụng trong công nghiệp thực 
phẩm và dược phẩm. 

Sản xuất dịch giàu polyphenol từ thực 
vật luôn bắt đầu bằng công đoạn chiết 
polyphenol và phương pháp chiết bằng dung 
môi là phương pháp thường được sử dụng 
nhất. Hiệu quả chiết polyphenol theo phương 
pháp này phụ thuộc rất nhiều yếu tố: loại 
dung môi sử dụng, nồng độ dung môi, nhiệt 
độ chiết, thời gian chiết, pH của dung dịch 
chiết… (Chirinos và cs., 2007; Silva và cs., 
2007; Todaro và cs., 2009; Pompeu và cs., 
2009). Không có quy trình tách chiết chung 
cho tất cả các loại thực vật. Mỗi loại nguyên 
liệu thực vật khác nhau với đặc điểm cấu tạo 
khác nhau và thành phần polyphenol khác 

nhau sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau của các 
yếu tố kể trên và có điều kiện tối ưu để chiết 
polyphenol. Mục đích của nghiên cứu này là 
dùng phần mềm toán học mô tả ảnh hưởng 
của một số yếu tố công nghệ đến hiệu quả 
chiết polyphenol từ vỏ vải.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
      NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và hóa chất 

Vỏ vải được thu tại Trường Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội tháng 6 năm 2009. Vỏ 
còn tươi, có màu đỏ tươi, được rửa sạch, để 
ráo nước, đông khô ở nhiệt độ -500C bằng 
máy đông khô trong hai ngày. Sau đó, vỏ khô 
được nghiền nhỏ và bảo quản ở nhiệt độ -
230C dưới nitơ khí. 

Acid gallic, DPPH (2,2 - diphenyl - 1 -  
picrylhydrazyl), thuốc thử Folin – Ciocalteu, 
Trolox (6-hydroxy-2, 5, 7, 8-tetramethyl-2-
carbocylic acid) của Sigma (Đức). Các dung 
môi ethanol, methanol, aceton; hóa chất 
Na2CO3, KCl, CH3COONa.3H2O, acid acetic, 
acid chlohydric của Trung Quốc.  

2.2. Các thí nghiệm khảo sát  

Trước khi tiến hành thí nghiệm mô hình 
hóa, một số thí nghiệm khảo sát được thực 
hiện để xác định sơ bộ khoảng ảnh hưởng 
của các yếu tố đến hiệu quả chiết polyphenol 
từ vỏ vải.  

2.2.1. Thí nghiệm khảo sát 1: ảnh hưởng của 
          loại dung môi  

0,2 g vỏ vải dạng bột + 20 ml dung môi 
nghiên cứu, thời gian lắc 3 giờ với vận tốc lắc 
200 vòng/phút, nhiệt độ 300C, li tâm trong 30 
phút với 6000 v/ph. Cất đuổi dung môi và 
hòa tan trở lại lên 10 ml bằng nước cất thu 
được dịch chiết polyphenol. Xác định hàm 
lượng polyphenol tổng số của dịch chiết. 

2.2.2. Thí nghiệm khảo sát 2: ảnh hưởng 
           nhiệt độ 

0,2 g vỏ vải dạng bột + 20 ml dung môi 
rút ra từ thí nghiệm khảo sát 1, thời gian 
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lắc 3 giờ với vận tốc lắc 200 vòng/phút, li 
tâm trong 30 phút với 6000 vòng/phút. Cất 
đuổi dung môi và hòa tan trở lại lên 10 ml 
bằng nước cất thu được dịch chiết 
polyphenol. Xác định hàm lượng polyphenol 
tổng số của dịch chiết. 

2.2.3. Thí nghiệm khảo sát 3: ảnh hưởng 
           thời gian  

0,2 g vỏ vải dạng bột + 20 ml dung môi 
rút ra từ thí nghiệm khảo sát 1, vận tốc lắc 
200 vòng/phút, nhiệt độ 300C, li tâm trong 30 
phút với 6000 vòng/phút. Cất đuổi dung môi 
và hòa tan trở lại lên 10 ml bằng nước cất 
thu được dịch chiết polyphenol. Xác định 
hàm lượng polyphenol tổng số của dịch chiết. 

2.3. Thí nghiệm mô hình hóa và tối ưu hóa 
Thí nghiệm mô hình hóa được tiến hành 

với 3 yếu tố ảnh hưởng sau: X1- Nồng độ 
ethanol (% v/v); X2 - Nhiệt độ xử lý (oC); X3 - 
pH dung dịch chiết. Khoảng biến đổi của các 
yếu tố ảnh hưởng được rút ra từ các thí 
nghiệm khảo sát và dựa trên các tài liệu 
tham khảo. Hàm mục tiêu Y là hàm lượng 
polyphenol tổng số thu được từ 1g chất khô 
vỏ vải (μg GAE/g CK).  

Dạng của mô hình: 
Y =  b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1X2 + 

                b13X1X3 + b23X2X3

2.4. Các phương pháp phân tích hóa sinh 

2.4.1. Hàm lượng polyphenol tổng số 
Hàm lượng polyphenol tổng số được xác 

định bằng phương pháp Folin-Ciocalteu 
(Singleton và Rossi, 1965). Đưa 500 μl dịch 
chiết vào ống nghiệm, thêm 250 μl thuốc thử 
Folin – Ciocalteu 1N, lắc đều sau đó thêm 
1250 μl Na2CO3 7,5%. Sau 30 phút, đo độ 
hấp thụ của hỗn hợp tại 755 nm. Gallic acid 
được dùng làm chất chuẩn (y = 0,0299x + 
0,0095; R2 = 0,9989). Hàm lượng polyphenol 
được biểu diễn theo đương lượng acid gallic 
trong 1 g chất khô vỏ vải (μg GAE/g CK – μg 
Gallic Acid Equivalent/g chất khô).  

2.4.2. Hàm lượng anthocyanin tổng số 
Hàm lượng anthocyanin tổng số được 

xác định bằng phương pháp pH vi sai (AOAC 

Method 2005.02). Cho 0,2 g vỏ vải vào 10 ml 
methanol 80% chứa HCl nồng độ 0,1%. Hỗn 
hợp được trộn đều và chiết ở 40C trong 24 
giờ. Hỗn hợp sau đó được ly tâm, dịch trong 
thu được là dịch chiết anthocyanin. Dịch 
chiết anthocyanin được hòa tan 10 lần trong 
các dung dịch đệm KCl pH 1 và CH3COONa 
pH 4,5. Đo độ hấp thụ của các dung dịch này 
tại 520 và 700 nm. Hàm lượng anthocyanin 
được tính theo công thức sau: 

       TAC (mg/g) = A*MW*f*V/m /ε /1 

Trong đó: 

A = (A520 – A700)pH1 - (A520 – A700)pH4.5 

f: hệ số pha loãng  
1:  chiều dày cuvette (cm) 
V: thể tích dịch chiết (l) 
m: khối lượng vỏ vải (g) 
MW = 449,2 g/mol và ε = 26.900 l/mol/cm 

là khối lượng phân tử và độ hấp thụ phân tử 
của cyanidin-3-glucoside (anthocyanin phổ 
biến trong tự nhiên). 

Hàm lượng anthocyanin được biểu diễn 
bằng mg đương lượng cyanidin-3-glucoside 
trong 1 g chất khô vỏ vải (mg CGE/g CK- mg 
Cyanidin-3-Glucoside Equivalent/g chất khô). 

2.4.3. Khả năng kháng oxi hóa 

Khả năng kháng oxi hóa được xác định 
bằng phương pháp 1,1 - diphenyl - 2 - picryl 
hydrazyl radical (DPPH) (Tabart và cs., 
2009). 100 μl mẫu được phản ứng với 2900 μl 
DPPH 0,2 mM pha trong methanol ở 250C 
trong 20 phút. Đo độ hấp thụ của hỗn hợp tại 
517 nm. Mẫu control được tiến hành tương tự 
nhưng thay 100 μl dịch chiết bằng nước cất.  

% kìm hãm = (Acontrol - Amẫu)/ 
Acontrol*100. 

Trong đó: Acontrol và Amẫu là độ hấp thụ 
tại 517 nm của mẫu control và của dịch chiết. 

Trolox – một dẫn xuất của vitamine E 
được dùng làm chất chuẩn (y = 0,0806x – 
0,2453; R2 = 0,9997). Khả năng kháng oxi 
hóa được biểu diễn bằng mol đương lượng 
Trolox trên 1 gam chất khô vỏ vải (mol TE/g 
CK - mol Trolox Equivalent / g chất khô). 
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Mô hình hóa bằng phần mềm Nemrowd. 
Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Kết 

quả được xử lý bằng Excel 2003 và SAS 9.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Một số chỉ tiêu của vỏ vải nguyên 
       liệu và vỏ vải đông khô 

Bột vỏ vải được chiết bằng triple 
extraction (chiết lần lượt bằng acetone, hỗn 
hợp methanol : nước : acid acetic, hỗn hợp 
ethanol : nước : acid acetic). Dịch chiết được 
cất đuổi dung môi, lên thể tích 10 ml và được 
dùng để xác định hàm lượng polyphenol tổng 
số và khả năng kháng oxi hóa.  

Một số chỉ tiêu cụ thể của vỏ vải tươi và 
vỏ vải nguyên liệu được xác định: 

- Tỷ lệ vỏ quả: 13,77% khối lượng quả tươi. 
- Hàm lượng chất khô tổng số của vỏ 

tươi: 27,00%. 
- Hàm lượng chất khô tổng số của mẫu 

đông khô: 93,28%. 
- Mẫu đông khô có màu hồng tía và mùi 

đặc trưng của vỏ vải. 
- Hàm lượng polyphenol tổng số của vỏ 

vải: 96,25 mg GAE/g CK hay 25,99 mg 
GAE/g vỏ vải tươi. 

- Khả năng kháng của oxi hóa của vỏ vải 
894,26 mol TE/g CK. 

- Hàm lượng anthocyanin của vỏ vải: 
0,61 mg cyanidin-3-glucosid/g CK hay 16,47 
mg cyanidin-3-glucosid /100g vỏ vải tươi. 

Hàm lượng polyphenol cũng như 
anthocyanin xác định được của vỏ vải thu hái 
tại Trường Đại học Nông nghiệp lần lượt là 
96,25 mg GAE/g CK và 0,61 mg CGE/g CK. 
Kết quả này gần với các kết quả được công bố 
trước đây. Ruenroengklin và cs. (2008) xác 
định hàm lượng polyphenol thu được từ vỏ vải 
là 80-120 mg GAE/g CK tùy thuộc vào điều 
kiện tách chiết. Theo Hu và cs. (2010), tổng 
lượng acid phenolic, flavanoid, proanthocyanin 
của vỏ vải là 41 - 106 mg/g CK. Hàm lượng 
anthocyanin của vỏ vải được Duan và cs. 
(2007) xác định là 18,6 mg/100 g chất tươi.  

So với các phế phẩm khác của ngành 
công nghiệp thực phẩm, vỏ vải có hàm lượng 

polyphenol cao hơn bã táo (phế phẩm của 
công nghiệp sản xuất nước ép táo, 7,16 mg 
GAE/g) (Sudha và cs., 2007), cao hơn bột bã 
nho (phế phẩm của công nghiệp sản xuất 
rượu vang, 2,78 - 5,33 mg/g CK) (Chun Yi và 
cs., 2009) thấp hơn so với vỏ quả lựu (phế 
phẩm của chế biến lựu - 140 mg GAE/g CK) 
(Shabtay và cs., 2008). So với các loại lá cây 
rừng Amazon hiện đang được quan tâm như 
nguồn polyphenol dồi dào có hàm lượng 
polyphenol biến đổi trong khoảng 44,2 - 63,0 
mg GAE/g CK (Souza và cs., 2008), vỏ vải có 
hàm lượng polyphenol cao hơn. Các kết quả 
này cho thấy, vỏ vải là nguồn polyphenol 
thực vật dồi dào. Việc tận dụng vỏ vải - một 
loại phế phẩm của công nghiệp thực phẩm 
góp phần tăng giá trị kinh tế của cây vải, tạo 
thêm sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên ứng 
dụng được trong công nghiệp thực phẩm và 
công nghiệp dược như chất chống oxi hóa.  

3.2. Khảo sát sơ bộ ảnh hưởng của một số 
        yếu tố công nghệ đến hiệu quả chiết  
        polyphenol từ vỏ vải 

3.2.1. ảnh hưởng của dung môi 

Hiệu quả chiết polyphenol từ nguyên 
liệu thực vật phụ thuộc vào loại dung môi sử 
dụng đặc biệt độ phân cực của dung môi. 
Việc sử dụng duy nhất dung môi có độ phân 
cực cao như nước hay các dung môi hữu cơ 
kém phân cực như hexan hay chloroforme 
không cho hiệu quả thu polyphenol cao vì 
thành phần polyphenol thực vật rất đa dạng 
(phân cực và không phân cực). Không có loại 
dung môi hay hệ dung môi chuẩn nào dùng 
chung để tách polyphenol của thực vật. 
Methanol và hỗn hợp methanol thường được 
sử dụng trong các thí nghiệm chiết 
polyphenol (Silva và cs., 2007; Souza và cs., 
2008). Các dung môi khác như ethanol, 
acetone, ethylacetate cũng được sử dụng để 
chiết polyphenol (Chirinos và cs., 2007).  

Tiến hành chiết polyphenol từ vỏ vải 
bằng methanol, ethanol, hỗn hợp methanol : 
nước, hỗn hợp ethanol : nước (Bảng 1).  
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Bảng 1. ảnh hưởng của loại dung môi đến hiệu suất chiết polyphenol từ vỏ vải

Loại dung môi Polyphenol tổng số (mgGAE/g CK) Hiệu suất thu hồi polyphenol (%) 
Methanol 41,93 a 43,56 

Ethanol 19,76 d 20,53 

Methanol/nước, 70/30, v/v 28,94 c 30,07 

Ethanol/nước, 70/30, v/v 38,55 b 40,05 

Các số với các chữ khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa 0,05. 
*:  Hiệu suất thu hồi = Polyphenol tổng số thu được (mgGAE/g CK)/Polyphenol tổng số của vỏ vải  (mgGAE/g CK)*100 

Bảng 2. ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất chiết polyphenol từ vỏ vải

Nhiệt độ (°C) Polyphenol tổng số (mg GAE/g CK) Hiệu suất thu hồi polyphenol (%) 
40 44,74b 46,48 

50 60,23a 62,58 

60 44,62b 46,36 

Các số với các chữ khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa 0,05. 
*:  Hiệu suất thu hồi = Polyphenol tổng số thu được (mgGAE/g CK)/Polyphenol tổng số của vỏ vải  (mgGAE/g CK)*100 

Kết quả xử lý bằng phần mềm SAS9.0 
cho ta thấy các loại dung môi khác nhau thì 
cho khả năng trích ly polyphenol khác nhau 
ở mức ý nghĩa P = 0,05. Trong đó, methanol 
là loại dung môi cho khả năng chiết lớn 
nhất, cho hàm lượng polyphenol tổng số là 
41,93 mgGAE/gCK, hiệu suất thu hồi 
43,56%, ethanol cho khả năng chiết thấp 
nhất. Việc thêm nước vào ethanol làm tăng 
hiệu quả chiết polyphenol từ vỏ vải. Nước 
thêm vào ethanol cho phép tăng hiệu quả 
chiết các hợp chất phenol ở dạng glycoside 
vốn dễ hòa tan trong nước. Xét về mặt hiệu 
suất thu hồi, việc dùng hỗn hợp ethanol: 
nước cho kết quả nhỏ hơn so với việc dùng 
methanol nhưng xét về mặt an toàn, ethanol 
an toàn hơn cho người sử dụng. Với mục đích 
sản xuất dịch chiết polyphenol từ vỏ vải ứng 
dụng trong công nghiệp thực phẩm và công 
nghiệp dược, hỗn hợp ethanol: nước được 
chọn để chiết polyphenol từ vỏ vải và được 
dùng trong thí nghiệm mô hình hóa. 

3.2.2. ảnh hưởng của nhiệt độ 
Nhiệt độ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

không những tới hiệu suất trích ly mà còn ảnh 
hưởng tới chi phí và chất lượng của dịch chiết 
polyphenol. Nhiệt độ làm giảm độ nhớt trong 
dung dịch, tăng tốc độ thẩm thấu dung môi 
vào tế bào và tăng hiệu suất trích ly. Tuy 
nhiên, tiến hành chiết ở nhiệt độ quá cao thì 
vừa tốn chi phí ổn nhiệt vừa tăng nguy cơ giảm 
chất lượng dịch chiết do phản ứng nâu hóa. 

Tiến hành chiết polyphenol từ vỏ vải ở 
các nhiệt độ khác nhau, kết quả được giới 
thiệu ở bảng 2. 

Kết quả xử lý thống kê bằng phần mềm 
SAS9.0 cho thấy ở mức ý nghĩa P = 0,05, 
nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng tách chiết 
polyphenol từ vỏ vải. Nhiệt độ cho hàm 
lượng polyphenol lớn nhất ở 500C là 60,23 
mgGAE/gCK với hiệu suất thu hồi là 
62,58%. Từ 400C khi nhiệt độ tăng từ 40 đến 
500C, khả năng chiết polyphenol tăng do 
nhiệt độ cao thúc đẩy sự xâm nhập của dung 
môi vào nguyên liệu và chiết rút polyphenol. 
Tuy nhiên khi nhiệt độ tăng lên, phản ứng 
oxi hóa polyphenol bởi không khí tăng lên do 
đó lượng polyphenol thu được giảm. Màu của 
dịch chiết ở 600C có màu sẫm nhất cho thấy 
ở nhiệt độ này phản ứng oxi hóa polyphenol 
vỏ vải xảy ra mạnh nhất.  

Kết quả ảnh hưởng của nhiệt độ đến 
hiệu suất chiết polyphenol vỏ vải thu được 
phù hợp với công bố của Todaro và cs. (2009): 
nhiệt độ ảnh hưởng rất rõ rệt đến hiệu quả 
chiết anthocyanin từ vỏ quả cà tím; khi nhiệt 
độ tăng từ 0 đến 400C, hiệu quả chiết tăng 
nhưng khi nhiệt độ tăng trên 400C, lượng 
anthocyanin thu được giảm. Ruenroengklin 
và cs. (2008) khi nghiên cứu ảnh hưởng của 
nhiệt độ đến quá trình chiết polyphenol vỏ 
vải cho thấy khi nhiệt độ tăng từ 400C đến 
600C, hiệu quả chiết polyphenol tăng nhưng 
sau đó hiệu quả chiết polyphenol không tăng 
khi tăng nhiệt độ từ 600C đến 700C.  
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Bảng 3. ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất chiết polyphenol từ vỏ vải

Thời gian (phút) Polyphenol tổng số (mgGAE/g CK) Hiệu suất thu hồi polyphenol (%) 
60 59,01a 61,31a

90 55,47a 57,63a

120 58,08a 60,34a

150 58,27a 60,54a

180 61,68a 64,09a

 Các số với các chữ khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa 0,05. 
 *: Hiệu suất thu hồi = Polyphenol tổng số thu được (mgGAE/g CK)/Polyphenol tổng số của vỏ vải (mgGAE/g CK)*100 

3.2.3. ảnh hưởng của thời gian 

Thời gian chiết cũng là một trong những 
yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu suất, 
chất lượng dịch chiết polyphenol cũng như 
tính kinh tế của quá trình. Nếu thời gian quá 
ngắn, không đủ để dung môi xâm nhập vào 
trong tế bào, hòa tan polyphenol và chiết rút 
ra ngoài ít thì lượng polyphenol thu được sẽ 
thấp, ngược lại thời gian chiết quá dài  làm 
giảm hiệu suất sử dụng thiết bị và polyphenol 
có thể bị oxi hóa. Tiến hành chiết polyphenol 
từ vỏ vải trong các khoảng thời gian khác 
nhau, kết quả cho ở bảng 3. Số liệu được xử lý 
kết quả bằng phần mềm SAS9.0 cho thấy thời 
gian chiết thay đổi từ 60 đến 120 phút không 
có ảnh hưởng tới quá trình tách chiết 
polyphenol từ vỏ vải ở mức ý nghĩa = 0,05. 
Điều đó cho thấy đối với vỏ vải, thời gian 60 
phút đủ để tách chiết polyphenol trong các 
điều kiện đã được xác định.  

Xét sơ bộ ảnh hưởng của một số yếu tố 
đến hiệu suất thu hồi polyphenol từ vỏ vải ta 
thấy, thời gian 60 phút đủ để chiết polyphenol 
từ vỏ vải. Nhiệt độ trong khoảng 400C - 600C 
ảnh hưởng đến hiệu suất chiết. Thêm vào đó, 
vỏ vải còn chứa nhiều anthocyanin, các hợp 
chất này bền ở pH acid, nhiều kết quả chỉ ra 
rằng pH có ảnh hưởng đến hiệu quả chiết 
polyphenol từ vỏ vải (Ruenroengklin và cs., 
2008; Zhong và cs., 2007). Xuất phát từ các 
kết quả nghiên cứu sơ bộ và tài liệu tham 
khảo về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất 
chiết polyphenol từ vỏ vải, nghiên cứu này 
đã tiến hành mô hình hóa quá trình chiết 
polyphenol từ vỏ vải với các yếu tố: nồng độ 
ethanol, nhiệt độ chiết và pH của dịch chiết. 

3.3. Mô hình hóa quá trình chiết 
         polyphenol từ vỏ vải 

Tiến hành thí nghiệm theo 3 yếu tố ảnh 
hưởng: 

 X1: Nồng độ ethanol (% v/v) 
 X2: Nhiệt độ xử lý (oC) 
 X3: pH dung dịch chiết 
Hàm mục tiêu là Y: Hàm lượng polyphenol 

thu được từ 1 g chất khô vỏ vải (g GAE/g DW). 
Dạng mô hình: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1X2 + 
               b13X1X3 + b23X2X3

Các mức thí nghiệm giới thiệu ở bảng 4. 
Với các mức thí nghiệm như trên, bảng 

ma trận thực nghiệm (Bảng 5) được xây 
dựng. Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần, kết 
quả cho ở bảng 6. 

Trong đó: các biến XS
1 là các biến chuẩn. 

Công thức chuyển các biến thực thành biến 
chuẩn như sau: XS

i = 2 * (Xi - mức gốc) / (mức 
trên - mức dưới). 

Ma trận kết quả được đưa vào phần 
mềm Nemrowd để xác định mô hình. Kết quả 
được chỉ ra ở bảng các hệ số của mô hình 
(Bảng 7). 

Vậy mô hình miêu tả ảnh hưởng của các 
yếu tố nồng độ ethanol, nhiệt độ và pH đến 
hiệu suất chiết polyphenol vỏ vải như sau: 

Y= 62745,17 + 3946,87XS1 + 6643,00XS2  
             – 9949,96XS3 – 1392,63XS1XS2 +  
             2718,14XS1XS3 + 9880,41XS2XS3 

Trong đó: 
Các biến XSi là các biến chuẩn.  
R2 = 0,934 cho thấy mô hình phản ánh 

93,4% thực tế. 
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Bảng 4. Các mức thí nghiệm 

Mức thí nghiệm X1 – Nồng độ ethanol (%v/v) X2 – Nhiệt độ (oC) X3 - pH 

Mức gốc 50 50 4 
Khoảng biến đổi 10 10 2 
Mức trên 60 60 6 
Mức dưới 40 40 2 

Bảng 5. Ma trận thực nghiệm  

Biến chuẩn Biến thực 
Số 

thí nghiệm XS
1 XS

2 XS
3

X1- Nồng độ ethanol  
(%v/v) 

X2- Nhiệt độ  
(°C) X3- pH 

1 -1 -1 -1 40 40 2 
2 +1 -1 -1 60 40 2 
3 -1 +1 -1 40 60 2 
4 +1 +1 -1 60 60 2 
5 -1 -1 +1 40 40 6 
6 +1 -1 +1 60 40 6 
7 -1 +1 +1 40 60 6 
8 +1 +1 +1 60 60 6 

Bảng 6. Ma trận kết quả 

Thí nghiệm 
Nồng độ ethanol 

(% v/v) 
Nhiệt độ 

(°C) pH Polyphenol tổng số 
(µg GAE/g CK) 

1 40 40 2 77941,56 
2 40 40 2 74894,70 
3 40 40 2 78151,81 
4 60 40 2 72679,79 
5 60 40 2 76905,21 
6 60 40 2 75022,19 
7 40 60 2 63576,69 
8 40 60 2 66131,90 
9 40 60 2 68101,80 
10 60 60 2 69069,67 
11 60 60 2 79047,51 
12 60 60 2 70818,77 
13 40 40 6 25319,42 
14 40 40 6 24709,25 
15 40 40 6 23559,31 
16 60 40 6 45261,42 
17 60 40 6 47844,26 
18 60 40 6 50937,12 
19 40 60 6 70599,25 
20 40 60 6 66635,34 
21 40 60 6 65958,65 
22 60 60 6 73611,97 
23 60 60 6 68190,26 
24 60 60 6 70916,31 

1000 



Mô hình hóa quá trình chiết polyphenol từ vỏ vải    

Bảng 7. Các hệ số của mô hình 

Độ lệch chuẩn của hàm mục tiêu 2825,037 

R2 0,934 
Bậc tự do 16 

 

Hệ số Giá trị F Độ lệch chuẩn t Mức ý nghĩa % 

b0 62745,174 1,00 576,658 108,81 < 0,01 *** 
b1 3946,867 1,00 576,658 6,84 < 0,01 *** 
b2 6643,004 1,00 576,658 11,52 < 0,01 *** 
b3 -9949,960 1,00 576,658 -17,25 < 0,01 *** 
b12 -1392,628 1,00 576,658 -2,41 2,69 * 
b13 2718,143 1,00 576,658 4,71 0,0269 *** 
b23 9880,412 1,00 576,658 17,13 < 0,01 *** 

*: Ý nghĩa 0,05; ***: ý nghĩa 0,001 

Bảng 8. So sánh giá trị thực tế và giá trị tính toán từ mô hình 

Biến thực Biến chuẩn Polyphenol tổng số (µg 
GAE/g CK) 

Thí 
nghiệm Nồng độ 

ethanol 
(% v/v) 

Nhiệt độ 
(°C) pH XS

1 XS
2 XS

3 Tính toán Thực tế 

Sai 
khác* 

1 52 53 3,5 0,2 0,3 -0,25 67054,44 71235,82 94,13 
2 54 56 3 0,4 0,6 -0,5 69442,72 75948,58 91,43 
3 56 59 2,5 0,6 0,9 -0,9 69910,00 79750,35 87,66 
4 58 62 2 0,8 1,2 -1 68456,30 67727,99 101,08 
*: Sai khác = Giá trị tính toán/Giá trị thực tế*100 

Bảng 7 cho thấy các yếu tố nồng độ 
ethanol, nhiệt độ và pH đều ảnh hưởng đến 
hàm mục tiêu ở mức ý nghĩa  = 0,001 trong 
đó pH là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất rồi tới 
nhiệt độ và nồng độ ethanol. Tuy nhiên, 
chiều hướng ảnh hưởng của các yếu tố này 
đến hàm mục tiêu thì khác nhau: trong giới 
hạn nghiên cứu, nồng độ ethanol và nhiệt độ 
ảnh hưởng dương đến hàm mục tiêu có nghĩa 
là khi tăng nồng độ ethanol hoặc tăng nhiệt 
độ chiết, lượng polyphenol thu được tăng; pH 
ảnh hưởng âm đến hàm mục tiêu, khi pH 
giảm, lượng polyphenol thu được tăng. Khi 
nhiệt độ tăng, độ nhớt của dung dịch giảm, 
khả năng thẩm thấu của dung môi vào tế 
bào và chiết polyphenol ra khỏi tế bào tăng. 
pH thấp một mặt giúp làm bền các hợp chất 
anthocyanin, mặt khác kìm hãm sự hoạt 

động của enzyme polyphenol oxidase 
(Ruenroengklin và cs., 2008). Nồng độ ethanol 
tăng làm tăng hiệu suất thu polyphenol có lẽ 
được quyết định bởi tỷ lệ các hợp chất phenol 
ưa nước và kỵ nước của vỏ vải.  

Sự tương tác giữa hai yếu tố trong các 
yếu tố nghiên cứu đều ảnh hưởng có ý nghĩa 
đến hàm mục tiêu, đặc biệt sự tương tác giữa 
pH và nồng độ ethanol, sự tương tác giữa pH 
và nhiệt độ đều ảnh hưởng đến hàm mục 
tiêu với mức ý nghĩa 0,001. Tương tác giữa 
nhiệt độ và pH ảnh hưởng mạnh nhất đến 
hàm mục tiêu. 

3.4. Kiểm tra mô hình 

Tiến hành thí nghiệm kiểm tra tính 
đúng đắn của mô hình ở các điều kiện trong 
khoảng nghiên cứu của các yếu tố (Bảng 8). 
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Kết quả cho thấy giá trị tính toán biến 
đổi 87% đến 101% so với giá trị thu được 
trên thực tế. Điều này phù hợp với giá trị R2 
thu được của mô hình.  

4. KẾT LUẬN 
Vỏ vải có hàm lượng polyphenol cao 

(9,625% chất khô). Đây là nguồn nguyên liệu 
dồi dào cho sản xuất dịch chiết polyphenol 
ứng dụng trong dược phẩm và công nghiệp 
thực phẩm. 

Các yếu tố nhiệt độ, nồng độ ethanol và 
pH ảnh hưởng đến hiệu quả tách chiết 
polyphenol từ vỏ vải. Mô hình mô tả quá 
trình tách chiết theo các yếu tố trên như sau: 

Y = 62745,17 + 3946,87XS1 + 
                      6643,00XS2 – 9949,96XS3 –  
                      1392,63XS1XS2 + 2718,14XS1XS3  
                     + 9880,41XS2XS3.  

Mô hình này có thể sử dụng được để tiến 
hành tối ưu hóa điều kiện tách chiết 
polyphenol từ vỏ vải. 
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TÓM TẮT


Hàm lượng polyphenol tổng số, anthocyanin tổng số và khả năng kháng oxi hóa của vỏ vải được xác định. Kết quả cho thấy hàm lượng polyphenol trong vỏ vải cao (96,25 mgGAE/g CK), do vậy có thể là nguồn polyphenol tiềm năng ứng dụng được trong công nghiệp thực phẩm. Kết quả cho thấy hàm lượng polyphenol trong vỏ vải cao (96,25 mgGAE/g CK), do vậy có thể là nguồn polyphenol tiềm năng ứng dụng được trong công nghiệp thực phẩm. Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ như: nồng độ ethanol, nhiệt độ, pH và thời gian đến hiệu suất thu hồi polyphenol được nghiên cứu. Mô hình mô tả quá trình tách chiết polyphenol từ vỏ vải được xây dựng Y= 62745,17 + 3946,87XS1 + 6643,00XS2 – 9949,96XS3 – 1392,63XS1XS2 + 2718,14XS1XS3 + 9880,41XS2XS3.


Từ khóa: Chiết, khả năng kháng oxi hóa, mô hình, nhiệt độ, pH, polyphenol, vỏ vải.


SUMMARY


The total phenolics, total monomeric anthocyanin and the antioxidant capacity of the litchi pericarp were determined. The results showed that the litchi pericarp is rich in polyphenol (96.25 mgGAE/g DW), and it is an important source of phenolic which could be used in food processing technologies. Several influencing factors on the phenolic extraction from litchi fruit pericarp were studied such as ethanol concentration, temperature,pH and time. The simulation model of the extraction process was determined: Y= 62,745.17 + 3,946.87XS1 + 6,643.00XS2 – 9,949.96XS3 – 1,392.63XS1XS2 + 2,718.14XS1XS3 + 9,880.41XS2XS3


Key words: Antioxidant capacity, extraction, litchi pericarp, model, pH, polyphenol, temperature.  


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Stress oxi hóa đặc trưng bởi sự mất cân bằng giữa sản xuất các gốc tự do và hoạt động của các chất chống oxi hóa trong cơ thể được coi là nguyên nhân của rất nhiều bệnh trong đó có ung thư, tim mạch, suy giảm hệ thần kinh (Alzheimer, Parkinson) và lão hóa sớm (Pincemail và Defraigne, 2004; Edeas, 2006). Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy có một mối liên hệ nghịch giữa khả năng xuất hiện các căn bệnh trên và chế độ ăn giàu rau quả. Giải thích hợp lý cho mối liên hệ nghịch này là sự có mặt của các chất chống oxi hóa tự nhiên có trong rau quả. Các chất chống oxi hóa tự nhiên trong rau quả sẽ vô hoạt các gốc tự do khiến chúng không còn khả năng phá hủy các đại phân tử sinh học (ADN, protein, lipid) và gây bệnh cho cơ thể.


Trong số các chất chống oxi hóa tự nhiên có trong rau quả, polyphenol là nhóm chất rất được quan tâm bởi lẽ polyphenol thể hiện những đặc tính sinh học quý đặc biệt là khả năng chống oxi hóa, chống viêm, chống dị ứng và khả năng kháng khuẩn (Tapiero và cs., 2002; Alberto và cs., 2006). Các polyphenol có tính khử giống vitamine C, khử các gốc tự do và vô hoạt chúng. Ngoài ra, polyphenol làm tăng hiệu quả chống oxi hóa của nhiều chất chống oxi hóa tự nhiên khác như vitamine C, E và các carotenoid. Nhiều kết quả thử nghiệm cho thấy chế độ ăn giàu polyphenol (quả, rau, ngũ cốc nguyên dạng, rượu vang đỏ, trà) cho phép hạn chế sự xuất hiện stress oxi hóa và các bệnh liên quan (Hung và cs., 2004; Haliwell, 1994). Polyphenol dồi dào trong lá chè giúp người dân châu á trẻ lâu, khỏe và sống thọ. Polyphenol trong khoai tây màu tím, đỏ trồng trên các cao nguyên Nam Mỹ đã giúp người dân Peru, Bolivia có sức khỏe tốt, tránh được nhiều loại bệnh nguy hiểm.

Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa, hoa trái có quanh năm. Rất nhiều loại cây ăn quả, cây rau, cây thuốc có hàm lượng polyphenol cao hứa hẹn là đối tượng nghiên cứu xác định hoạt tính sinh học, nghiên cứu chế biến các sản phẩm có giá trị kinh tế, sinh học cao như cây ổi, cây vải, cây lựu, cây táo mèo, các loại chè đắng, cây rau diếp cá… Trong số các loại rau quả giàu polyphenol, quả vải có hàm lượng polyphenol cao (cao hơn 15% so với nho) trong đó phần vỏ quả chứa hàm lượng polyphenol khá lớn (80-120 mg GAE/g CK, Ruenroengklin và cs., 2008). Dịch chiết polyphenol từ vỏ vải có tác dụng kìm hãm sự tổng hợp ADN của tế bào ung thư, do đó kìm hãm sự phát triển của khối u (Wang và cs., 2006). Phần vỏ chiếm 15% khối lượng quả vải tươi (Ruenroengklin và cs., 2008) và là phần phế phẩm của công nghệ chế biến vải. Đây hứa hẹn là nguồn nguyên liệu dồi dào cho sản xuất dịch giàu polyphenol ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm.


Sản xuất dịch giàu polyphenol từ thực vật luôn bắt đầu bằng công đoạn chiết polyphenol và phương pháp chiết bằng dung môi là phương pháp thường được sử dụng nhất. Hiệu quả chiết polyphenol theo phương pháp này phụ thuộc rất nhiều yếu tố: loại dung môi sử dụng, nồng độ dung môi, nhiệt độ chiết, thời gian chiết, pH của dung dịch chiết… (Chirinos và cs., 2007; Silva và cs., 2007; Todaro và cs., 2009; Pompeu và cs., 2009). Không có quy trình tách chiết chung cho tất cả các loại thực vật. Mỗi loại nguyên liệu thực vật khác nhau với đặc điểm cấu tạo khác nhau và thành phần polyphenol khác nhau sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau của các yếu tố kể trên và có điều kiện tối ưu để chiết polyphenol. Mục đích của nghiên cứu này là dùng phần mềm toán học mô tả ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến hiệu quả chiết polyphenol từ vỏ vải. 


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu và hóa chất


Vỏ vải được thu tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tháng 6 năm 2009. Vỏ còn tươi, có màu đỏ tươi, được rửa sạch, để ráo nước, đông khô ở nhiệt độ -500C bằng máy đông khô trong hai ngày. Sau đó, vỏ khô được nghiền nhỏ và bảo quản ở nhiệt độ -230C dưới nitơ khí.


Acid gallic, DPPH (2,2 - diphenyl - 1 -  picrylhydrazyl), thuốc thử Folin – Ciocalteu, Trolox (6-hydroxy-2, 5, 7, 8-tetramethyl-2-carbocylic acid) của Sigma (Đức). Các dung môi ethanol, methanol, aceton; hóa chất Na2CO3, KCl, CH3COONa.3H2O, acid acetic, acid chlohydric của Trung Quốc. 


2.2. Các thí nghiệm khảo sát 


Trước khi tiến hành thí nghiệm mô hình hóa, một số thí nghiệm khảo sát được thực hiện để xác định sơ bộ khoảng ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu quả chiết polyphenol từ vỏ vải. 


2.2.1. Thí nghiệm khảo sát 1: ảnh hưởng của
          loại dung môi 


0,2 g vỏ vải dạng bột + 20 ml dung môi nghiên cứu, thời gian lắc 3 giờ với vận tốc lắc 200 vòng/phút, nhiệt độ 300C, li tâm trong 30 phút với 6000 v/ph. Cất đuổi dung môi và hòa tan trở lại lên 10 ml bằng nước cất thu được dịch chiết polyphenol. Xác định hàm lượng polyphenol tổng số của dịch chiết.


2.2.2. Thí nghiệm khảo sát 2: ảnh hưởng
           nhiệt độ


0,2 g vỏ vải dạng bột + 20 ml dung môi rút ra từ thí nghiệm khảo sát 1, thời gian lắc 3 giờ với vận tốc lắc 200 vòng/phút, li tâm trong 30 phút với 6000 vòng/phút. Cất đuổi dung môi và hòa tan trở lại lên 10 ml bằng nước cất thu được dịch chiết polyphenol. Xác định hàm lượng polyphenol tổng số của dịch chiết.


2.2.3. Thí nghiệm khảo sát 3: ảnh hưởng
           thời gian 


0,2 g vỏ vải dạng bột + 20 ml dung môi rút ra từ thí nghiệm khảo sát 1, vận tốc lắc 200 vòng/phút, nhiệt độ 300C, li tâm trong 30 phút với 6000 vòng/phút. Cất đuổi dung môi và hòa tan trở lại lên 10 ml bằng nước cất thu được dịch chiết polyphenol. Xác định hàm lượng polyphenol tổng số của dịch chiết.


2.3. Thí nghiệm mô hình hóa và tối ưu hóa


Thí nghiệm mô hình hóa được tiến hành với 3 yếu tố ảnh hưởng sau: X1​- Nồng độ ethanol (% v/v); X2 - Nhiệt độ xử lý (oC); X3 - pH dung dịch chiết. Khoảng biến đổi của các yếu tố ảnh hưởng được rút ra từ các thí nghiệm khảo sát và dựa trên các tài liệu tham khảo. Hàm mục tiêu Y là hàm lượng polyphenol tổng số thu được từ 1g chất khô vỏ vải ((g GAE/g CK). 


Dạng của mô hình:


Y =  b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1X2 +
                b13X1X3 + b23X2X3

2.4. Các phương pháp phân tích hóa sinh


2.4.1. Hàm lượng polyphenol tổng số


Hàm lượng polyphenol tổng số được xác định bằng phương pháp Folin-Ciocalteu (Singleton và Rossi, 1965). Đưa 500 (l dịch chiết vào ống nghiệm, thêm 250 (l thuốc thử Folin – Ciocalteu 1N, lắc đều sau đó thêm 1250 (l Na2CO3 7,5%. Sau 30 phút, đo độ hấp thụ của hỗn hợp tại 755 nm. Gallic acid được dùng làm chất chuẩn (y = 0,0299x + 0,0095; R2 = 0,9989). Hàm lượng polyphenol được biểu diễn theo đương lượng acid gallic trong 1 g chất khô vỏ vải ((g GAE/g CK – (g Gallic Acid Equivalent/g chất khô). 


2.4.2. Hàm lượng anthocyanin tổng số


Hàm lượng anthocyanin tổng số được xác định bằng phương pháp pH vi sai (AOAC Method 2005.02). Cho 0,2 g vỏ vải vào 10 ml methanol 80% chứa HCl nồng độ 0,1%. Hỗn hợp được trộn đều và chiết ở 40C trong 24 giờ. Hỗn hợp sau đó được ly tâm, dịch trong thu được là dịch chiết anthocyanin. Dịch chiết anthocyanin được hòa tan 10 lần trong các dung dịch đệm KCl pH 1 và CH3COONa pH 4,5. Đo độ hấp thụ của các dung dịch này tại 520 và 700 nm. Hàm lượng anthocyanin được tính theo công thức sau:


       TAC (mg/g) = A*MW*f*V/m /( /1


Trong đó:


A = (A520 – A700)pH1 - (A520 – A700)pH4.5


f: hệ số pha loãng 


1:  chiều dày cuvette (cm)


V: thể tích dịch chiết (l)


m: khối lượng vỏ vải (g)


MW = 449,2 g/mol và ( = 26.900 l/mol/cm là khối lượng phân tử và độ hấp thụ phân tử của cyanidin-3-glucoside (anthocyanin phổ biến trong tự nhiên).


Hàm lượng anthocyanin được biểu diễn bằng mg đương lượng cyanidin-3-glucoside trong 1 g chất khô vỏ vải (mg CGE/g CK- mg Cyanidin-3-Glucoside Equivalent/g chất khô).


2.4.3. Khả năng kháng oxi hóa


Khả năng kháng oxi hóa được xác định bằng phương pháp 1,1 - diphenyl - 2 - picryl hydrazyl radical (DPPH) (Tabart và cs., 2009). 100 (l mẫu được phản ứng với 2900 (l DPPH 0,2 mM pha trong methanol ở 250C trong 20 phút. Đo độ hấp thụ của hỗn hợp tại 517 nm. Mẫu control được tiến hành tương tự nhưng thay 100 (l dịch chiết bằng nước cất. 

% kìm hãm = (Acontrol - AmÉu)/ Acontrol*100.


Trong đó: Acontrol và Amẫu là độ hấp thụ tại 517 nm của mẫu control và của dịch chiết.


Trolox – một dẫn xuất của vitamine E được dùng làm chất chuẩn (y = 0,0806x – 0,2453; R2 = 0,9997). Khả năng kháng oxi hóa được biểu diễn bằng mol đương lượng Trolox trên 1 gam chất khô vỏ vải (mol TE/g CK - mol Trolox Equivalent / g chất khô).


Mô hình hóa bằng phần mềm Nemrowd.


Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Kết quả được xử lý bằng Excel 2003 và SAS 9.0.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Một số chỉ tiêu của vỏ vải nguyên
       liệu và vỏ vải đông khô


Bột vỏ vải được chiết bằng triple extraction (chiết lần lượt bằng acetone, hỗn hợp methanol : nước : acid acetic, hỗn hợp ethanol : nước : acid acetic). Dịch chiết được cất đuổi dung môi, lên thể tích 10 ml và được dùng để xác định hàm lượng polyphenol tổng số và khả năng kháng oxi hóa. 


Một số chỉ tiêu cụ thể của vỏ vải tươi và vỏ vải nguyên liệu được xác định:


- Tỷ lệ vỏ quả: 13,77% khối lượng quả tươi.


- Hàm lượng chất khô tổng số của vỏ tươi: 27,00%.


- Hàm lượng chất khô tổng số của mẫu đông khô: 93,28%.


- Mẫu đông khô có màu hồng tía và mùi đặc trưng của vỏ vải.


- Hàm lượng polyphenol tổng số của vỏ vải: 96,25 mg GAE/g CK hay 25,99 mg GAE/g vỏ vải tươi.


- Khả năng kháng của oxi hóa của vỏ vải 894,26 mol TE/g CK.

- Hàm lượng anthocyanin của vỏ vải: 0,61 mg cyanidin-3-glucosid/g CK hay 16,47 mg cyanidin-3-glucosid /100g vỏ vải tươi.


Hàm lượng polyphenol cũng như anthocyanin xác định được của vỏ vải thu hái tại Trường Đại học Nông nghiệp lần lượt là 96,25 mg GAE/g CK và 0,61 mg CGE/g CK. Kết quả này gần với các kết quả được công bố trước đây. Ruenroengklin và cs. (2008) xác định hàm lượng polyphenol thu được từ vỏ vải là 80-120 mg GAE/g CK tùy thuộc vào điều kiện tách chiết. Theo Hu và cs. (2010), tổng lượng acid phenolic, flavanoid, proanthocyanin của vỏ vải là 41 - 106 mg/g CK. Hàm lượng anthocyanin của vỏ vải được Duan và cs. (2007) xác định là 18,6 mg/100 g chất tươi. 


So với các phế phẩm khác của ngành công nghiệp thực phẩm, vỏ vải có hàm lượng polyphenol cao hơn bã táo (phế phẩm của công nghiệp sản xuất nước ép táo, 7,16 mg GAE/g) (Sudha và cs., 2007), cao hơn bột bã nho (phế phẩm của công nghiệp sản xuất rượu vang, 2,78 - 5,33 mg/g CK) (Chun Yi và cs., 2009) thấp hơn so với vỏ quả lựu (phế phẩm của chế biến lựu - 140 mg GAE/g CK) (Shabtay và cs., 2008). So với các loại lá cây rừng Amazon hiện đang được quan tâm như nguồn polyphenol dồi dào có hàm lượng polyphenol biến đổi trong khoảng 44,2 - 63,0 mg GAE/g CK (Souza và cs., 2008), vỏ vải có hàm lượng polyphenol cao hơn. Các kết quả này cho thấy, vỏ vải là nguồn polyphenol thực vật dồi dào. Việc tận dụng vỏ vải - một loại phế phẩm của công nghiệp thực phẩm góp phần tăng giá trị kinh tế của cây vải, tạo thêm sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên ứng dụng được trong công nghiệp thực phẩm và công nghiệp dược như chất chống oxi hóa. 


3.2. Khảo sát sơ bộ ảnh hưởng của một số
        yếu tố công nghệ đến hiệu quả chiết 
        polyphenol từ vỏ vải


3.2.1. ảnh hưởng của dung môi


Hiệu quả chiết polyphenol từ nguyên liệu thực vật phụ thuộc vào loại dung môi sử dụng đặc biệt độ phân cực của dung môi. Việc sử dụng duy nhất dung môi có độ phân cực cao như nước hay các dung môi hữu cơ kém phân cực như hexan hay chloroforme không cho hiệu quả thu polyphenol cao vì thành phần polyphenol thực vật rất đa dạng (phân cực và không phân cực). Không có loại dung môi hay hệ dung môi chuẩn nào dùng chung để tách polyphenol của thực vật. Methanol và hỗn hợp methanol thường được sử dụng trong các thí nghiệm chiết polyphenol (Silva và cs., 2007; Souza và cs., 2008). Các dung môi khác như ethanol, acetone, ethylacetate cũng được sử dụng để chiết polyphenol (Chirinos và cs., 2007). 


Tiến hành chiết polyphenol từ vỏ vải bằng methanol, ethanol, hỗn hợp methanol : nước, hỗn hợp ethanol : nước (Bảng 1). 


Bảng 1. ảnh hưởng của loại dung môi đến hiệu suất chiết polyphenol từ vỏ vải


		Loại dung môi

		Polyphenol tổng số (mgGAE/g CK)

		Hiệu suất thu hồi polyphenol (%)



		Methanol

		41,93 a

		43,56



		Ethanol

		19,76 d

		20,53



		Methanol/nước, 70/30, v/v

		28,94 c

		30,07



		Ethanol/nước, 70/30, v/v

		38,55 b

		40,05





Các số với các chữ khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa 0,05.
*:  Hiệu suất thu hồi = Polyphenol tổng số thu được (mgGAE/g CK)/Polyphenol tổng số của vỏ vải  (mgGAE/g CK)*100


Bảng 2. ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất chiết polyphenol từ vỏ vải


		Nhiệt độ (°C)

		Polyphenol tổng số (mg GAE/g CK)

		Hiệu suất thu hồi polyphenol (%)



		40

		44,74b

		46,48



		50

		60,23a

		62,58



		60

		44,62b

		46,36





Các số với các chữ khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa 0,05.
*:  Hiệu suất thu hồi = Polyphenol tổng số thu được (mgGAE/g CK)/Polyphenol tổng số của vỏ vải  (mgGAE/g CK)*100


Kết quả xử lý bằng phần mềm SAS9.0 cho ta thấy các loại dung môi khác nhau thì cho khả năng trích ly polyphenol khác nhau ở mức ý nghĩa P = 0,05. Trong đó, methanol là loại dung môi cho khả năng chiết lớn nhất, cho hàm lượng polyphenol tổng số là 41,93 mgGAE/gCK, hiệu suất thu hồi 43,56%, ethanol cho khả năng chiết thấp nhất. Việc thêm nước vào ethanol làm tăng hiệu quả chiết polyphenol từ vỏ vải. Nước thêm vào ethanol cho phép tăng hiệu quả chiết các hợp chất phenol ở dạng glycoside vốn dễ hòa tan trong nước. Xét về mặt hiệu suất thu hồi, việc dùng hỗn hợp ethanol: nước cho kết quả nhỏ hơn so với việc dùng methanol nhưng xét về mặt an toàn, ethanol an toàn hơn cho người sử dụng. Với mục đích sản xuất dịch chiết polyphenol từ vỏ vải ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm và công nghiệp dược, hỗn hợp ethanol: nước được chọn để chiết polyphenol từ vỏ vải và được dùng trong thí nghiệm mô hình hóa.


3.2.2. ảnh hưởng của nhiệt độ


Nhiệt độ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng không những tới hiệu suất trích ly mà còn ảnh hưởng tới chi phí và chất lượng của dịch chiết polyphenol. Nhiệt độ làm giảm độ nhớt trong dung dịch, tăng tốc độ thẩm thấu dung môi vào tế bào và tăng hiệu suất trích ly. Tuy nhiên, tiến hành chiết ở nhiệt độ quá cao thì vừa tốn chi phí ổn nhiệt vừa tăng nguy cơ giảm chất lượng dịch chiết do phản ứng nâu hóa.


Tiến hành chiết polyphenol từ vỏ vải ở các nhiệt độ khác nhau, kết quả được giới thiệu ở bảng 2.


Kết quả xử lý thống kê bằng phần mềm SAS9.0 cho thấy ở mức ý nghĩa P = 0,05, nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng tách chiết polyphenol từ vỏ vải. Nhiệt độ cho hàm lượng polyphenol lớn nhất ở 500C là 60,23 mgGAE/gCK với hiệu suất thu hồi là 62,58%. Từ 400C khi nhiệt độ tăng từ 40 đến 500C, khả năng chiết polyphenol tăng do nhiệt độ cao thúc đẩy sự xâm nhập của dung môi vào nguyên liệu và chiết rút polyphenol. Tuy nhiên khi nhiệt độ tăng lên, phản ứng oxi hóa polyphenol bởi không khí tăng lên do đó lượng polyphenol thu được giảm. Màu của dịch chiết ở 600C có màu sẫm nhất cho thấy ở nhiệt độ này phản ứng oxi hóa polyphenol vỏ vải xảy ra mạnh nhất. 


Kết quả ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất chiết polyphenol vỏ vải thu được phù hợp với công bố của Todaro và cs. (2009): nhiệt độ ảnh hưởng rất rõ rệt đến hiệu quả chiết anthocyanin từ vỏ quả cà tím; khi nhiệt độ tăng từ 0 đến 400C, hiệu quả chiết tăng nhưng khi nhiệt độ tăng trên 400C, lượng anthocyanin thu được giảm. Ruenroengklin và cs. (2008) khi nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình chiết polyphenol vỏ vải cho thấy khi nhiệt độ tăng từ 400C đến 600C, hiệu quả chiết polyphenol tăng nhưng sau đó hiệu quả chiết polyphenol không tăng khi tăng nhiệt độ từ 600C đến 700C. 


Bảng 3. ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất chiết polyphenol từ vỏ vải


		Thời gian (phút)

		Polyphenol tổng số (mgGAE/g CK)

		Hiệu suất thu hồi polyphenol (%)



		60

		59,01a

		61,31a



		90

		55,47a

		57,63a



		120

		58,08a

		60,34a



		150

		58,27a

		60,54a



		180

		61,68a

		64,09a





 Các số với các chữ khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa 0,05.
 *: Hiệu suất thu hồi = Polyphenol tổng số thu được (mgGAE/g CK)/Polyphenol tổng số của vỏ vải (mgGAE/g CK)*100

3.2.3. ảnh hưởng của thời gian


Thời gian chiết cũng là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu suất, chất lượng dịch chiết polyphenol cũng như tính kinh tế của quá trình. Nếu thời gian quá ngắn, không đủ để dung môi xâm nhập vào trong tế bào, hòa tan polyphenol và chiết rút ra ngoài ít thì lượng polyphenol thu được sẽ thấp, ngược lại thời gian chiết quá dài  làm giảm hiệu suất sử dụng thiết bị và polyphenol có thể bị oxi hóa. Tiến hành chiết polyphenol từ vỏ vải trong các khoảng thời gian khác nhau, kết quả cho ở bảng 3. Số liệu được xử lý kết quả bằng phần mềm SAS9.0 cho thấy thời gian chiết thay đổi từ 60 đến 120 phút không có ảnh hưởng tới quá trình tách chiết polyphenol từ vỏ vải ở mức ý nghĩa = 0,05. Điều đó cho thấy đối với vỏ vải, thời gian 60 phút đủ để tách chiết polyphenol trong các điều kiện đã được xác định. 


Xét sơ bộ ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu suất thu hồi polyphenol từ vỏ vải ta thấy, thời gian 60 phút đủ để chiết polyphenol từ vỏ vải. Nhiệt độ trong khoảng 400C - 600C ảnh hưởng đến hiệu suất chiết. Thêm vào đó, vỏ vải còn chứa nhiều anthocyanin, các hợp chất này bền ở pH acid, nhiều kết quả chỉ ra rằng pH có ảnh hưởng đến hiệu quả chiết polyphenol từ vỏ vải (Ruenroengklin và cs., 2008; Zhong và cs., 2007). Xuất phát từ các kết quả nghiên cứu sơ bộ và tài liệu tham khảo về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chiết polyphenol từ vỏ vải, nghiên cứu này đã tiến hành mô hình hóa quá trình chiết polyphenol từ vỏ vải với các yếu tố: nồng độ ethanol, nhiệt độ chiết và pH của dịch chiết.


3.3. Mô hình hóa quá trình chiết
         polyphenol từ vỏ vải


Tiến hành thí nghiệm theo 3 yếu tố ảnh hưởng:



X1​: Nồng độ ethanol (% v/v)



X2: Nhiệt độ xử lý (oC)



X3: pH dung dịch chiết


Hàm mục tiêu là Y: Hàm lượng polyphenol thu được từ 1 g chất khô vỏ vải (g GAE/g DW).


Dạng mô hình:

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1X2 +
               b13X1X3 + b23X2X3

Các mức thí nghiệm giới thiệu ở bảng 4.


Với các mức thí nghiệm như trên, bảng ma trận thực nghiệm (Bảng 5) được xây dựng. Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần, kết quả cho ở bảng 6.


Trong đó: các biến XS1 là các biến chuẩn. Công thức chuyển các biến thực thành biến chuẩn như sau: XSi = 2 * (Xi - mức gốc) / (mức trên - mức dưới).


Ma trận kết quả được đưa vào phần mềm Nemrowd để xác định mô hình. Kết quả được chỉ ra ở bảng các hệ số của mô hình (Bảng 7).


Vậy mô hình miêu tả ảnh hưởng của các yếu tố nồng độ ethanol, nhiệt độ và pH đến hiệu suất chiết polyphenol vỏ vải như sau:


Y= 62745,17 + 3946,87XS1 + 6643,00XS2 
             – 9949,96XS3 – 1392,63XS1XS2 + 
             2718,14XS1XS3 + 9880,41XS2XS3


Trong đó:


Các biến XSi là các biến chuẩn. 


R2 = 0,934 cho thấy mô hình phản ánh 93,4% thực tế.


Bảng 4. Các mức thí nghiệm


		Mức thí nghiệm

		X1 – Nồng độ ethanol (%v/v)

		X2 – Nhiệt độ (oC)

		X3 - pH



		Mức gốc

		50

		50

		4



		Khoảng biến đổi

		10

		10

		2



		Mức trên

		60

		60

		6



		Mức dưới

		40

		40

		2





Bảng 5. Ma trận thực nghiệm 


		Số
thí nghiệm

		Biến chuẩn

		Biến thực



		

		XS1

		XS2

		XS3

		X1- Nồng độ ethanol  (%v/v)

		X2- Nhiệt độ  (°C)

		X3- pH



		1

		-1

		-1

		-1

		40

		40

		2



		2

		+1

		-1

		-1

		60

		40

		2



		3

		-1

		+1

		-1

		40

		60

		2



		4

		+1

		+1

		-1

		60

		60

		2



		5

		-1

		-1

		+1

		40

		40

		6



		6

		+1

		-1

		+1

		60

		40

		6



		7

		-1

		+1

		+1

		40

		60

		6



		8

		+1

		+1

		+1

		60

		60

		6





Bảng 6. Ma trận kết quả


		Thí nghiệm

		Nồng độ ethanol


(% v/v)

		Nhiệt độ
(°C)

		pH

		Polyphenol tổng số (µg GAE/g CK)



		1

		40

		40

		2

		77941,56



		2

		40

		40

		2

		74894,70



		3

		40

		40

		2

		78151,81



		4

		60

		40

		2

		72679,79



		5

		60

		40

		2

		76905,21



		6

		60

		40

		2

		75022,19



		7

		40

		60

		2

		63576,69



		8

		40

		60

		2

		66131,90



		9

		40

		60

		2

		68101,80



		10

		60

		60

		2

		69069,67



		11

		60

		60

		2

		79047,51



		12

		60

		60

		2

		70818,77



		13

		40

		40

		6

		25319,42



		14

		40

		40

		6

		24709,25



		15

		40

		40

		6

		23559,31



		16

		60

		40

		6

		45261,42



		17

		60

		40

		6

		47844,26



		18

		60

		40

		6

		50937,12



		19

		40

		60

		6

		70599,25



		20

		40

		60

		6

		66635,34



		21

		40

		60

		6

		65958,65



		22

		60

		60

		6

		73611,97



		23

		60

		60

		6

		68190,26



		24

		60

		60

		6

		70916,31





		Bảng 7. Các hệ số của mô hình 


Độ lệch chuẩn của hàm mục tiêu

		2825,037



		R2

		0,934



		Bậc tự do

		16





		Hệ số

		Giá trị

		F

		Độ lệch chuẩn

		t

		Mức ý nghĩa %



		b0

		62745,174

		1,00

		576,658

		108,81

		< 0,01 ***



		b1

		3946,867

		1,00

		576,658

		6,84

		< 0,01 ***



		b2

		6643,004

		1,00

		576,658

		11,52

		< 0,01 ***



		b3

		-9949,960

		1,00

		576,658

		-17,25

		< 0,01 ***



		b12

		-1392,628

		1,00

		576,658

		-2,41

		2,69 *



		b13

		2718,143

		1,00

		576,658

		4,71

		0,0269 ***



		b23

		9880,412

		1,00

		576,658

		17,13

		< 0,01 ***





*: Ý nghĩa 0,05; ***: ý nghĩa 0,001


Bảng 8. So sánh giá trị thực tế và giá trị tính toán từ mô hình


		Thí nghiệm

		Biến thực

		Biến chuẩn

		Polyphenol tổng số (µg GAE/g CK)

		Sai khác*



		

		Nồng độ ethanol


(% v/v)

		Nhiệt độ (°C)

		pH

		XS1

		XS2

		XS3

		Tính toán

		Thực tế

		



		1

		52

		53

		3,5

		0,2

		0,3

		-0,25

		67054,44

		71235,82

		94,13



		2

		54

		56

		3

		0,4

		0,6

		-0,5

		69442,72

		75948,58

		91,43



		3

		56

		59

		2,5

		0,6

		0,9

		-0,9

		69910,00

		79750,35

		87,66



		4

		58

		62

		2

		0,8

		1,2

		-1

		68456,30

		67727,99

		101,08





*: Sai khác = Giá trị tính toán/Giá trị thực tế*100

Bảng 7 cho thấy các yếu tố nồng độ ethanol, nhiệt độ và pH đều ảnh hưởng đến hàm mục tiêu ở mức ý nghĩa  = 0,001 trong đó pH là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất rồi tới nhiệt độ và nồng độ ethanol. Tuy nhiên, chiều hướng ảnh hưởng của các yếu tố này đến hàm mục tiêu thì khác nhau: trong giới hạn nghiên cứu, nồng độ ethanol và nhiệt độ ảnh hưởng dương đến hàm mục tiêu có nghĩa là khi tăng nồng độ ethanol hoặc tăng nhiệt độ chiết, lượng polyphenol thu được tăng; pH ảnh hưởng âm đến hàm mục tiêu, khi pH giảm, lượng polyphenol thu được tăng. Khi nhiệt độ tăng, độ nhớt của dung dịch giảm, khả năng thẩm thấu của dung môi vào tế bào và chiết polyphenol ra khỏi tế bào tăng. pH thấp một mặt giúp làm bền các hợp chất anthocyanin, mặt khác kìm hãm sự hoạt động của enzyme polyphenol oxidase (Ruenroengklin và cs., 2008). Nồng độ ethanol tăng làm tăng hiệu suất thu polyphenol có lẽ được quyết định bởi tỷ lệ các hợp chất phenol ưa nước và kỵ nước của vỏ vải. 

Sự tương tác giữa hai yếu tố trong các yếu tố nghiên cứu đều ảnh hưởng có ý nghĩa đến hàm mục tiêu, đặc biệt sự tương tác giữa pH và nồng độ ethanol, sự tương tác giữa pH và nhiệt độ đều ảnh hưởng đến hàm mục tiêu với mức ý nghĩa 0,001. Tương tác giữa nhiệt độ và pH ảnh hưởng mạnh nhất đến hàm mục tiêu.


3.4. Kiểm tra mô hình


Tiến hành thí nghiệm kiểm tra tính đúng đắn của mô hình ở các điều kiện trong khoảng nghiên cứu của các yếu tố (Bảng 8).


Kết quả cho thấy giá trị tính toán biến đổi 87% đến 101% so với giá trị thu được trên thực tế. Điều này phù hợp với giá trị R2 thu được của mô hình. 


4. KẾT LUẬN


Vỏ vải có hàm lượng polyphenol cao (9,625% chất khô). Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào cho sản xuất dịch chiết polyphenol ứng dụng trong dược phẩm và công nghiệp thực phẩm.


Các yếu tố nhiệt độ, nồng độ ethanol và pH ảnh hưởng đến hiệu quả tách chiết polyphenol từ vỏ vải. Mô hình mô tả quá trình tách chiết theo các yếu tố trên như sau:


Y = 62745,17 + 3946,87XS1 +
                      6643,00XS2 – 9949,96XS3 – 
                      1392,63XS1XS2 + 2718,14XS1XS3 
                     + 9880,41XS2XS3. 


Mô hình này có thể sử dụng được để tiến hành tối ưu hóa điều kiện tách chiết polyphenol từ vỏ vải.
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